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i. Mở ĐầU 

Ngày nay phương pháp đo dịch chuyển kiến tạo 
vỏ Trái Đất bằng công nghệ GPS được sử dụng rộng 
rãi khắp nơi trên thế giới. Công nghệ này đã cung 
cấp các bản đồ định lượng trường vận tốc trong các 
vùng kiến tạo hoạt động ở các tỷ lệ khác nhau, cho 
phép đưa ra những thông tin về phân bố không gian 
của biến dạng, các lực khống chế và các đặc trưng 
dòn dẻo của thạch quyển lục địa [4, 22, 25]. Các 
bản đồ như vậy ở khu vực Đông Nam á có thể tìm 
thấy ở nhiều nghiên cứu [12, 13, 18, 19]. Trên lãnh 
thổ Việt Nam cũng đã có những kết quả nghiên cứu 
dịch chuyển kiến tạo ở một số đứt gẫy hoạt động 
(đứt gẫy Lai Châu - Điện Biên, đứt gẫy Sơn La, đứt 
gẫy Sông Hồng) dựa trên việc đo lặp GPS [2, 3, 5-9, 
23]. Tuy nhiên do chuyển dịch tương đối trên các 
đứt gẫy thường nhỏ, các kết quả đo lặp trong thời 
gian quan sát chưa đủ dài, nên thật sự chưa cho  
những thông tin tin cậy về dịch chuyển tương đối 
trên các đứt gẫy, và hiện tại việc nghiên cứu này 
vẫn đang tiếp tục. ở Việt Nam chưa có công bố nào 
về dịch chuyển kiến tạo vỏ Trái Đất dựa trên các 
quan sát GPS liên tục, trong bài báo này chúng tôi 
trình bầy một số kết quả tính toán dịch chuyển kiến 
tạo vỏ Trái Đất dựa trên số liệu của các trạm GPS 
liên tục tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh 
(Tp HCM). Các thông tin về dịch chuyển vỏ Trái 
Đất theo các số liệu GPS liên tục có độ chính xác 
và tin cậy cao trình bầy ở đây có thể xem như những 
tư liệu chuẩn giúp cho việc đánh giá các kết quả đo 
đạc GPS với mục đích nghiên cứu dịch chuyển kiến 
tạo vỏ Trái Đất ở Việt Nam. 

ii. Số LIỆU GPS LIÊN TỤC ở VIỆT NAM, 
PHƯƠNG PHÁP XỬ Lý 

1. Số liệu : như đã nêu trong [14-17], ba trạm 
GPS liên tục tại Hà Nội, Huế và Tp HCM được đưa  

 
vào hoạt động từ tháng 4-5/2005 (Hà Nội và Tp 
HCM) và từ 1-2006 (Huế) đến nay. Vị trí của các 
trạm và loại thiết bị nêu trong bảng 1. Các máy thu 
tại ba trạm của Việt Nam đều thuộc loại GSV4004 
[11], loại máy thu hai tần số của hãng NovAtel. 
Trạm Hà Nội đặt tại nóc nhà của Viện Vật lý địa 
cầu, do nhu cầu sửa chữa nhà nên máy thu đã bị di 
chuyển, chuỗi số liệu liên tục được sử dụng vì thế 
chỉ có từ tháng 4-2005 đến tháng 12-2006, ở các vị 
trí khác chuỗi số liệu chưa đủ dài nên chúng tôi 
không nêu ở đây. Từ tháng 2-2009 máy thu của 
trạm Hà Nội được đặt tại đài điện ly Phú Thụy. 
Máy thu tại trạm Huế được đặt từ ngày13-01-2006 
đến nay, tuy nhiên trong khoảng thời gian 5-2007-
5-2008 máy dừng hoạt động do hỏng hóc phải sửa 
chữa, sau đó lại tiếp tục hoạt động liên tục cho đến 
nay. Máy thu của trạm Tp HCM hoạt động gần như 
liên tục từ tháng 5-2005 đến nay. Hiện tại các máy 
thu tại Huế và Tp HCM hoạt động ở chế độ 30 giây 
một lần thu số liệu, máy thu ở trạm Phú Thụy hoạt 
động ở chế độ 1 giây. Tuy nhiên để phục vụ mục 
đích nghiên cứu dịch chuyển kiến tạo vỏ Trái Đất 
chúng tôi sử dụng số liệu ở dạng RINEX với 
khoảng thời gian thu số liệu là 30 giây như số liệu 
của các trạm IGS. Các chuỗi thời gian của các trạm 
GPS nêu trong bảng 1 là các chuỗi số liệu GPS liên 
tục dài nhất ở Việt Nam cho tới hiện nay. 

2. Phương pháp xử lý : để tính toán chuỗi thời 
gian của các tọa độ trạm và sau đó tính toán tốc độ 
dịch chuyển của vỏ Trái Đất tại vị trí trạm, chúng 
tôi đã sử dụng phần mềm GAMIT/GLOBK phiên 
bản 10.35 được phát hành tháng 6-2009 [10]. Trước 
khi chạy chương trình GAMIT, những bước chuẩn 
bị quan trọng đảm bảo có thể thu được kết quả mong 
đợi, đó là việc chuẩn bị các tệp sau đây :  process. 
default (quy định môi trường chạy chương trình, 
các nguồn số liệu bên trong và bên ngoài, các tệp
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quỹ đạo vệ tinh, cấu trúc cho lưu trữ kết quả), sites. 
default (bao hàm tên các trạm IGS và các trạm địa 
phương được sử dụng và cách thức quản lý tài liệu 
trạm), station.info (chứa thông tin về kiểu máy thu 
và anten, giá trị độ cao của anten, thời gian hoạt 
động...), lfile (chứa thông tin về tọa độ gần đúng của 
trạm), sestbl (thiết lập các lựa chọn thích hợp cho 
việc phân tích). Ngoài ra cần cập nhật thông tin lịch 
thiên văn vệ tinh, các mô hình triều Mặt Trăng và 
Mặt Trời, vị trí cực... Tất cả các tệp RINEX của ba 
trạm GPS ở nước ta cùng với hơn 20 trạm IGS lân 
cận hoặc thuộc mảng Âu-á và các mảng khác mà 
vỏ Trái Đất tương đối ổn định được lựa chọn và đưa 
vào thư mục rinex trong thư mục xử lý GAMIT. Việc 
tính toán với số liệu của hơn 20 trạm IGS như đã nêu 
do chúng tôi lựa chọn phương pháp xử lý bằng phần 
mềm GAMIT với khoảng cách các trạm lớn (trên 500 
km). Việc xử lý kiểu này đòi hỏi dùng mode BASELI- 
NE và số liệu của hơn 10 trạm IGS/ITRF, trong tệp 
glorg đòi hỏi dùng ít nhất 10 trạm ITRF có vận tốc 
tương đối ổn định để ổn định trường vận tốc tại các 
trạm cần nghiên cứu. Phương pháp xử lý này không 

đòi hỏi dùng các hfiles từ trung tâm số liệu của MIT 
hoặc SOPAC, nhưng do số liệu các trạm đưa vào tính 
nhiều nên đòi hỏi thời gian xử lý nhiều hơn. Việc xử 
lý số liệu được thực hiện hàng ngày trong ITRF2005, 
như vậy sau khi xử lý mỗi ngày số liệu phần mềm 
GAMIT sẽ tạo ra một thư mục ngày lưu trữ toàn bộ 
kết quả tính toán, trong đó có tệp kết quả đánh giá 
các tọa độ trạm (Q-file). Lối ra này sẽ là lối vào cho 
việc chạy chương trình GLOBK để đánh giá vận tốc 
dịch chuyển vỏ Trái Đất. Để hiểu rõ thêm, độc giả cần 
tham khảo kỹ sách hướng dẫn sử dụng phần mềm 
GAMIT/GLOBK phiên bản 10.35 như đã nêu ở trên. 

iii. KẾT QUẢ Và THẢO LUẬN 

Kết quả xử lý số liệu GPS bằng phần mềm GAMIT 
cho chúng ta chuỗi thời gian theo từng ngày của ba 
thành phần tọa độ trạm : thành phần bắc N, thành 
phần đông E và chiều cao U. Hình 1 biểu diễn chuỗi 
thời gian của thành phần N và E trong khoảng thời 
gian 4-2005-12-2006 của trạm Hà Nội. Hình 2 và 
hình 3 tương tự đối với trạm Huế và trạm Tp HCM. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← Hình 1. 
Biến đổi theo 
thời gian của 

thành phần bắc 
(trên) và thành 

phần đông (dưới) 
tại trạm Hà Nội 
trong ITRF2005
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Bảng 1. Vị trí các trạm GPS liên tục ở Việt Nam và loại máy được sử dụng 

Tọa độ 
Tên trạm 

Kinh độ Vỹ độ 
Máy thu  Anten Thời gian 

Hà Nội 105.800oE 21.047oN 
GSV4004A 
GSV4004B 

NOV503+CR 
NOV533+CR 

4/2005 - 1/2006 
1/2006 - 12/2006 

Huế 107.593oE 16.459oN GSV4004A NOV503+CR 1/2006 - 12/2009 
Tp HCM 106.560oE 10.849oN GSV4004B NOV533+CR 5/2005 - 12/2009 

 

 
Hình 2. Biến đổi theo thời gian của thành phần bắc (trên), thành phần đông (giữa) và chiều cao (dưới)  

tại trạm Huế trong ITRF2005 
 
ở trạm Hà Nội có sự thay đổi thiết bị và anten vào 
ngày 11-1-2006, hiệu chỉnh về sự thay đổi độ cao 

anten chưa được xác định tốt nên kết quả tính toán 
độ cao chưa thống nhất nên chúng tôi không đưa ra



 252 

 
Hình 3. Biến đổi thời gian của thành phần bắc (trên) và thành phần đông (giữa) và chiều cao (dưới) tại trạm 

Tp HCM trong ITRF2005 

ở đây. ở trạm Huế và trạm Tp HCM chúng tôi trình 
bầy kết quả thu được đối với cả ba thành phần. Các 
hình vẽ được lấy nguyên từ lối ra của sh_gamit và 
sh_glred của phần mềm GAMIT. Có thể thấy xu thế 
biến đổi tuyến tính ở các thành phần N và E ở cả ba  

trạm rất rõ, độ dài các chuỗi số liệu cũng tương đối 
dài (21 tháng đối với trạm Hà Nội, 4 năm đối với Huế 
và 4 năm 7 tháng đối với trạm Tp HCM) để thu được 
thông tin tin cậy về hệ số góc của các xu thế tuyến 
tính này, tức là thông tin tin cậy về vận tốc dịch chuyển 
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của vỏ Trái Đất tại các vị trí trạm. ở cả ba trạm tham 
số nrms (độ lệch bình phương trung bình chuẩn) 
đều xấp xỉ 1, tham số wrms (độ lệch bình phương 
trung bình có trọng số) xấp xỉ 3-5 mm đối với các 
thành phần nằm ngang và 8-9 mm đối với thành 

thẳng đứng, các giá trị này gần với các giá trị tương 
ứng ở các trạm IGS có chất lượng tốt trên thế giới 
(ví dụ trạm KUNM, hình 4) cũng cho phép khẳng 
định chất lượng của số liệu đưa vào xử lý ở cả ba 
trạm GPS Việt Nam đều tương đối tốt. 

 

 
Hình 4. Biến đổi theo thời gian của thành phần bắc (trên), thành phần đông (giữa) và chiều cao (dưới)                   

tại trạm KUNM trong ITRF2005 

Trên các đồ thị biểu thị các chuỗi theo thời gian 
của các thành phần vận tốc bên cạnh các xu thể tuyến  

tính biểu thị các thành phần tốc độ dịch chuyển còn 
có các dao động theo mùa khá rõ rệt, nhất là ở thành 
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phần thẳng đứng, điều này có thể do nhiều nguyên 
nhân, nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng của tầng khí 
quyển có thể chưa được loại trừ một cách đầy đủ 
trong các phần mềm xử lý số liệu GPS hiện nay [16, 
17]. Việc nghiên cứu sự biến đổi theo thời gian của 
các phần dư như vậy có thể là chủ đề của nghiên cứu 
khác không được đề cập tới ở đây. Do không thể loại 
trừ các xu thể biến đổi mùa như vậy, nên chúng ta 
phải có chuỗi số liệu trong thời gian đủ dài để đường 
thẳng xấp xỉ chuỗi thời gian của tọa độ thực sự phản 
ánh đúng đắn nhất vận tốc dịch chuyển vỏ Trái Đất 
của điểm quan sát. Mặt khác từ chuỗi số liệu về biến 
đổi độ cao quan sát ta thấy ở cả hai trạm Huế và Tp 
HCM đều đang bị lún với tốc độ khoảng 2 mm/năm, 
tuy nhiên do ảnh hưởng của biến đổi chu kỳ năm 
tương đối lớn, nên cũng cần quan sát trong những 
khoảng thời gian dài hơn để khẳng định tốc độ sụt 
lún này. 

Từ các chuỗi thời gian của các thành phần tọa độ 
thu được ở trên, độ lớn của các thành phần vector 
vận tốc dịch chuyển tuyệt đối với độ tin cậy 95 % 
trong hệ quy chiếu chuẩn ITRF2005 (thành phần bắc 
VN và thành phần đông VE), cùng với biên độ vector 
chuyển dịch |V| và phương vị của chúng được trình 
bầy ở bảng 2. Trường vận tốc tại các trạm IGS thu 
được trong lời giải đã nêu phù hợp với trường vận 
tốc tại các trạm này theo ITRF2005. Ví dụ tại trạm 
KUNM vận tốc trong ITRF2005 là 35,0 mm/năm, 
tại BAKO là 25,9 mm/năm, tại PIMO là 28,9 mm/năm, 
trong khi giá trị tương ứng ở bảng 2 là 35,3 mm/năm, 
26,5 mm/năm và 30,1 mm/năm, sự phù hợp này là 
cơ sở quan trọng cho độ tin cậy các kết quả chúng 
tôi thu được ở đây đối với các số liệu mới của ba 
trạm ở Việt Nam. Cũng cần chú ý, có sự sai lệch 
đáng kể về vận tốc tính được tại trạm NTUS so với 
vận tốc tại trạm này theo ITRF2005. Khi xem xét 
chuỗi số liệu biến đổi tọa độ theo thời gian của trạm 
NTUS trong khoảng thời gian 4-2005-12-2009 có 
sự thay đổi nhẩy bậc vào tháng 8-2007, do vậy chúng 

tôi chỉ sử dụng đoạn số liệu sau thời điểm nhẩy bậc 
tới tháng 12-2009 để tính toán vận tốc. Mô hình 
ITRF2005 được tính toán với các số liệu trước thời 
điểm số liệu nhẩy bậc của trạm NTUS, như vậy các 
kết quả tính toán của chúng tôi phản ánh đầy đủ hơn 
trường dịch chuyển hiện đại của vỏ Trái Đất tại trạm 
này. Kết quả đánh giá các thành phần vận tốc đối 
với ba trạm Việt Nam và các trạm KUNM, BAKO, 
NTUS và PIMO trong ITRF2005 được biểu diễn trên 
hình 5. Các vòng gần tròn ở đầu các mũi tên vận 
tốc là vòng tròn sai số với độ tin cậy của việc xác 
định vector vận tốc là 95 %. Lưu ý các hệ số góc 
của các đường thẳng xấp xỉ chuỗi số liệu tính toán 
ở các hình 1-4 có khác đôi chút so với kết quả tính 
toán ở bảng 2 là do trong quá trình tính toán vận 
tốc chúng tôi đã xem xét lại chuỗi thời gian đối với 
các trạm, loại đi những ngày có kết quả đánh giá 
tọa độ lệch nhiều so với xu thế của các đoạn thẳng 
xấp xỉ. Các trạm có chất lượng số liệu càng tốt và 
chuỗi thời gian quan sát đủ dài, sự chênh lệch nêu 
trên sẽ càng nhỏ, nói chung sự chênh lệch tương 
đối không vượt quá vài phần trăm.  

Số liệu trong bảng 2 và hình 5 cho chúng ta thấy 
vận tốc dịch chuyển có xu thế giảm từ KUNM và 
Hà Nội (~35 mm/năm) tới NTUS  (21,9 mm/năm) 
theo phương vỹ độ ; trạm BAKO có vận tốc 26,5 
mm/năm, trạm PIMO có vận tốc 30,1 mm/năm ; sai 
số xác định các thành phần vận tốc với độ tin cậy 
95 % trong khoảng 1 mm/năm, trạm Hà Nội có 
chuỗi thời gian ngắn nhất sai số cỡ 1,7 mm/năm, và 
trạm NTUS có sai số cỡ 1,4 mm/năm. Tất cả các 
trạm (trừ PIMO) đều dịch chuyển về phía đông nam 
với góc phương vị thay đổi từ 111°7 ở BAKO đến 
126°3 ở NTUS ; trạm PIMO dịch chuyển về phía tây 
bắc (phương vị 284°3). Kết quả tính dịch chuyển 
tuyệt đối này là hợp lý vì tất cả các trạm đã nêu (trừ 
trạm PIMO) đều thuộc khối Sundaland và khối Nam 
Trung Hoa, các khối này đang dịch chuyển về phía 
đông nam [12, 13] ; các trạm ở phía Bắc (KUNM,

Bảng 2. Các thành phần tọa độ và vận tốc tại các trạm GPS liên tục ở Việt Nam và Đông Nam á trong  ITRF2005 

Tọa độ 
Trạm 

Kinh độ Vỹ độ 
VE 

mm/n¨m
§LBPTB 
mm/n¨m

VN 
mm/n¨m

§LBPTB 
mm/n¨m 

|V| 
mm/n¨m 

Phương vị
(o) 

KUNM 102.797 25.030 29,7 0,88 -19,1 0,88 35,3 122.7 
Hà Nội 105.800 21.047 31,4 1,70 -16,4 1,67 35,4 117.6 
Huế 107.593 16.459 28,6 1,07 -15,1 1,06 32,3 117.7 
Tp HCM 106.560 10.849 20,9 1,00 -11,9 0,99 24,1 119.7 
NTUS 103.680 1.346 17,7 1,42 -13,0 1,41 21,9 126.3 
BAKO 106.849 -6.491 24,6 0,99   -9,8 0,98 26,5 111.7 
PIMO 121.078 14.636 -29,2 1,03   7,4 1,02 30,1 284.3 
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← Hình 5. 
Chuyển dịch tuyệt đối của các 

trạm KUNM, Hà Nội, Huế,  
Tp HCM, NTUS, BAKO và PIMO 

trong ITRF2005 
 

Hà Nội, Huế) dịch chuyển nhanh hơn các trạm ở 
phía Nam (Tp HCM, NTUS và BAKO), trạm PIMO 
thuộc mảng Philippine đang dịch chuyển về phía 
tây bắc. 

Để thấy được rõ hơn ý nghĩa kiến tạo của dịch 
chuyển tại các trạm GPS liên tục đã nêu, chúng tôi 
tiến hành tính toán dịch chuyển tương đối của các 
trạm này so với mảng Âu-á và so với mảng Sunda-
land, nghĩa là tính các chuyển dịch tương đối của 
các trạm so với cực Euler của mảng Âu-á và cực 
Euler của khối Sundaland được lấy theo E. Calais  
et al [1] và W.J.F. Simons et al [18] một cách tương 
ứng. Các kết quả được nêu trong bảng 3 và 4 và 
trình bầy trên hình 6 và 7.  

So với mảng Âu-á, dịch chuyển tương đối ở các 
trạm giảm dần từ KUNM (11,5 mm/năm) đến Tp HCM 
4,0 mm/n¨m, trạm NTUS là 6,1 mm/n¨m, trạm BAKO 
là 4,8 mm/năm, trạm PIMO đạt tới 56,5 mm/năm. 
Sự chênh lệch về phương vị của vector dịch chuyển 
lớn hơn nhiều so với phương vị của các vector dịch  

Bảng 3. Dịch chuyển tương đối (mm/năm) của                    
các trạm so với mảng Âu-á 

Tên trạm VE  VN |V|  
Phương vị 

(o) 

KUNM 4,0 -10,8 11,5 159.5 
Hà Nội 6,3 -7,4 9,7 139.8 
Huế 4,1 -5,6 6,9 144.0 
TP HCM -2,9 -2,7 4,0 226.3 
NTUS -4,2 -4,5 6,1 223.4 
BAKO 4,8 -0,5 4,8 96.0 
PIMO -52,9 19,9 56,5 290.6 

chuyển tuyệt đối ; phương vị tăng rõ rệt từ Hà Nội 
tới Huế và Tp HCM biểu thị sự quay của khối Đông 
Dương theo chiều kim đồng hồ so với mảng Âu-á 
và sự chênh lệch về biên độ vận tốc đã nêu cho thấy 
phần phía bắc quay nhanh hơn phần phía nam, như 
vậy có sự biến dạng đáng kể hiện đang xẩy ra trong 
nội khối Đông Dương. Biên độ vận tốc tương đối ở 
trạm NTUS lớn hơn (6,1 mm/năm) so với ở Tp HCM 
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Bảng 4. Dịch chuyển tương đối (mm/năm) của các 
trạm so với khối Sundaland 

Tên trạm VE  VN  |V|  
Phương vị 

(o) 

KUNM -6,1 -11,9 13,3 207.1 
Hà Nội -3,5 -8,0 8,7 203.6 
Huế -5,2 -5,9 7,8 221.3 
Tp HCM -11,4 -3,2 11,8 254.4 
NTUS -11,3 -5,4 12,5 244.6 
BAKO -1,0 -0,9 1,3 228.9 
PIMO -61,8 21,7 65,5 289.4 

(4,0 mm/năm), phương vị nhỏ hơn khoảng 3° cho 
thấy khối Đông Dương và khu vực trạm NTUS dù 
không quay cùng vận tốc, nhưng vẫn với xu thế 
quay theo chiều kim đồng hồ so với mảng Âu-á. 
Phương vị của dịch chuyển tương đối tại trạm PIMO 
là 290°6, so với mảng Âu-á, mảng Philippine đang 
hút chìm về phía tây bắc.  

Dịch chuyển tương đối của các trạm so với khối 
Sundaland thay đổi rất đáng kể. Trong số các trạm 
đang khảo sát, các trạm Huế, Tp HCM, NTUS và 
BAKO nằm trong khối Sundaland biên độ vector 
dịch chuyển thay đổi từ 1,3 mm/năm ở BAKO, 7,8 
mm/năm ở Huế tới khoảng 12 mm/năm ở Tp HCM 
và NTUS. Điểm Hà Nội ở ranh giới của khối Sunda-
land với khối Nam Trung Hoa, biên độ dịch chuyển 
tương đối  là 8,7 mm/năm, trạm KUNM ở trong khối 
Nam Trung Hoa là 13,3 mm/năm. Biên độ dịch chuyển 
tương đối của trạm PIMO so với khối Sundaland cỡ 
65,5 mm/năm, lớn hơn biên độ dịch chuyển tương 
đối so với khối Âu-á. Kết quả xác định biên độ vec-
tor dịch chuyển tương đối so với khối Sundaland của 
các trạm KUNM, BAKO và PIMO thu được trong bài 
báo này khá phù hợp với kết quả của Simson và các 
cộng sự (tương ứng là 13 mm/năm, 2 mm/năm và 
64 mm/năm và phương vị hoàn toàn tương tự), điều 
này một lần nữa khẳng định các kết quả đánh giá 
vận tốc đối với các trạm mới ở Việt Nam là tin cậy.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6. → 
Chuyển dịch tương đối (vector đậm) 

của các trạm KUNM, Hà Nội, Tp HCM, 
NTUS, BAKO và PIMO so với mảng 

Âu-á. Vector mảnh biểu thị dịch 
chuyển tuyệt đối tại các vị trí trạm 
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← Hình 7. 
Chuyển dịch tương đối (vector 

đậm) của các trạm KUNM, Hà Nội, 
Tp HCM, NTUS, BAKO và PIMO 

so với khối Sundaland, vector 
mảnh biểu thị dịch chuyển  

tuyệt đối 

Phương vị vector dịch chuyển thay đổi rõ từ Hà Nội 
(203°6) tới Huế (221°3), và tới Tp HCM (254°4) ám 
chỉ sự quay theo chiều kim đồng hồ của khối Đông 
Dương như đã nêu. Biên độ vận tốc tương đối của 
trạm NTUS chênh lệch nhỏ so với vận tốc tương đối 
của trạm Tp HCM, nhưng phương vị chênh nhau 
khoảng 10°, cũng ám chỉ trạm NTUS cũng quay theo 
chiều kim đồng hồ như các trạm ở khối Đông Dương 
nhưng với vận tốc khác chút ít ; biên độ dịch chuyển 
tương đối của trạm PIMO là 65,5 mm/năm hướng về 
phía tây bắc gần như vector dịch chuyển tương đối 
của trạm này so với mảng Âu-á. Trong chương trình 
GEODYSSEA [12, 13], đã tiến hành đo lặp tại điểm 
NONN (Non Nước) (cách Huế khoảng 100 km về phía 
nam) cho kết quả dịch chuyển tương đối của điểm này 
so với khối Sundaland chỉ khoảng 1 mm/năm [18, 
19], trong khi dịch chuyển tương đối của Huế so 
với khối Sundaland xác định được là 7,8 mm/năm. 
Tương tự ở khu vực miền Bắc kết quả đo lặp tại điểm 
CAMP (Cẩm Phả) cho thấy dịch chuyển tương đối 
của điểm này so với khối Sundaland là 2 mm/năm,  

trong khi dịch chuyển tương đối của trạm Hà Nội 
khoảng 8,7 mm/năm, như vậy các kết quả đo lặp 
của các điểm Non Nước và Cẩm Phả đã tiến hành 
phải được xem xét kỹ càng hơn. Hiển nhiên dịch 
chuyển của mỗi điểm phụ thuộc vào điều kiện kiến 
tạo tại điểm đó, nhưng sự chênh lệch lớn về vận tốc 
giữa điểm NONN với điểm Huế và điểm CAMP với 
điểm Hà Nội như đã nêu là không thể trong điều kiện 
dịch chuyển kiến tạo ở khu vực Việt Nam. 

Các nghiên cứu của P. Tapponnier và cộng sự 
cho rằng do quá trình xô hóc của mảng ấn Độ vào 
mảng Âu-á làm cho khối Sundaland thúc trượt dọc 
đới đứt gẫy Sông Hồng và quay theo chiều kim đồng 
hồ [20, 21]. Đới đứt gẫy Sông Hồng là ranh giới giữa 
khối Nam Trung Hoa và khối Sundaland kéo dài từ 
Tibet đến biển Đông. ở biển Đông đới đứt gẫy tiếp 
tục kéo dài từ vùng đồng bằng Sông Hồng ra vùng 
vịnh Bắc bộ và rất có thể phát triển dọc theo đứt gẫy 
kinh tuyến 110° tới vùng biển Nam Trung bộ. Trong 
công trình nghiên cứu về sự chuyển động của khối 
Sundaland của W.J.F. Simson và các cộng sự không 
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có số liệu GPS tin cậy ở khối Đông Dương, với kết 
quả thu được của điểm Non Nước như đã nêu có thể 
nghĩ khối Đông Dương không bị biến dạng và quay. 
Phương vị của các vector chuyển dịch tại các trạm Hà 
Nội, Huế, Tp HCM và NTUS cũng cho phép khẳng 
định khối Sundaland hiện tại đang quay theo chiều 
kim đồng hồ và khả năng phát triển của đới đứt gẫy 
Sông Hồng tới tận vùng biển Nam Trung Bộ là hoàn 
toàn có thể. Sự chênh lệch về phương vị của các vận 
tốc tương đối như đã nêu giữa trạm Huế và trạm Tp 
HCM chỉ ra vận tốc quay là rất đáng kể. Điều này gợi 
mở cho việc đặt thêm các trạm GPS liên tục ở khu 
vực từ Huế trở vào tới mũi Cà Mau sẽ cho những 
thông tin thú vị và chính xác về sự quay hiện đại khối 
Đông Dương, một thông tin quan trọng trong việc 
tìm hiểu điều kiện kiến tạo địa động lực hiện đại ở 
khu vực Việt Nam và Đông Nam ̧ . Sự chênh lệch về 
biên độ của vector vận tốc giữa các trạm Huế, TpHCM, 
NTUS và BAKO còn khẳng định khối Sundaland 
chẳng những quay theo chiều kim đồng hồ còn có 
sự biến dạng đáng kể nội khối. Những thông tin có 
tính định lượng nêu ra trong bài báo này có thể giúp 
các nhà kiến tạo xây dựng các mô hình động học 
giải thích chuyển động hiện đại của khối Sundaland 
như đã được Nguyễn Văn Vượng và các cộng sự đề 
cập [24].  

KẾT LUẬN 

Từ các kết quả đánh giá tốc độ dịch chuyển vỏ 
Trái Đất tại ba trạm GPS liên tục Hà Nội, Huế và Tp 
HCM cùng với các trạm IGS trong khu vực Đông 
Nam á chúng tôi có thể rút ra một số kết luận sau :  

- Số liệu GPS liên tục thu ở các trạm Hà Nội, Huế 
và Tp HCM có chất lượng tốt, đảm bảo thu được 
những thông tin tin cậy về dịch chuyển kiến tạo vỏ 
Trái Đất. Tốc độ dịch chuyển thu được tại các trạm 
này có thể coi là những thông tin có độ chính xác cao 
để đánh giá chất lượng đo đạc GPS theo định kỳ ở 
các khu vực khác của nước ta. 

- Các trạm Hà Nội, Huế và Tp HCM có biên độ 
dịch chuyển tuyệt đối trong ITRF2005 tương ứng là 
35,4 mm/n¨m, 32,3 mm/n¨m và 24,1 mm/n¨m vÒ 
phía đông nam. Các kết quả này phù hợp với bối 
cảnh kiến tạo hiện nay ở khu vực Đông Nam á thể 
hiện qua trường vận tốc dịch chuyển vỏ Trái Đất thu 
được tại các trạm KUNM (35,3 mm/năm), NTUS 
(21,9 mm/n¨m), BAKO (26,5 mm/n¨m) và PIMO 
(30,1 mm/năm). Các trạm KUNM, Hà Nội, Huế, Tp 
HCM, NTUS, BAKO đều dịch chuyển tuyệt đối về 

phía đông nam, trạm PIMO dịch chuyển về phía tây 
bắc. Các trạm Huế và Tp HCM có thể đang lún 
chìm với vận tốc khoảng 2-3 mm/năm. 

- Dịch chuyển tương đối so với mảng Âu-á giảm 
từ 9,7 mm/năm tại Hà Nội, 6,9 mm/năm ở Huế tới 
4,0 mm/năm ở Tp HCM và phương vị thay đổi từ 
139°8 tại Hà Nội tới 226°3 ở Tp HCM cho thấy khối 
Đông Dương đang quay theo chiều kim đồng hồ với 
phần phía bắc quay nhanh hơn phần phía nam. Vận 
tốc tương đối so với khối Sundaland có phương vị 
tăng dần từ Hà Nội tới Tp HCM cũng biểu thị khối 
Đông Dương quay theo chiều kim đồng hồ với một 
tâm xoay nào đó ở khu vực vịnh Thái Lan. Sự chênh 
lệch đáng kể về biên độ dịch chuyển tuyệt đối cũng 
như dịch chuyển tương đối (so với khối Âu-á và 
khối Sundaland) của các trạm thuộc khối Sundaland 
ngụ ý khối đang chịu những biến dạng nội khối 
đáng kể. 

- Những kết quả thu được ở đây chỉ là bước đầu, 
có thể được hoàn thiện khi có chuỗi số liệu thời 
gian dài hơn. 

Lời cảm ơn : đề tài được sự hỗ trợ kinh phí của 
đề tài "ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu 
đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí 
quyển tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh 
ở khu vực Việt Nam", thuộc chương trình khoa học 
công nghệ vũ trụ 2008-2010 ; đề tài nghiên cứu cơ 
bản mã số 105.01.42.09 "Sử dụng số liệu GPS liên 
tục ở Việt Nam và Đông Nam á nghiên cứu nồng 
độ điện tử tổng cộng tầng điện ly và mối liên quan 
với biến thiên trường từ Trái Đất, đánh giá hàm 
lượng hơi nước tổng cộng tầng đối lưu và dịch 
chuyển vỏ Trái Đất ở các điểm quan sát tại Việt 
Nam" ; đề tài hợp tác song phương CNRS-VAST 
"Nghiên cứu cấu trúc độ dẫn vùng đứt gẫy Sông 
Hồng" và tài trợ của Cục Địa chất Mỹ và Trường 
Đại học Wisconsin-Madison. 
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SUMMARY 
Crustal motion from the continuous GPS data in 

Vietnam and in the Southeast Asian region 

This paper presents an estimation of the velocity 
of the Earth’s crust in Vietnam and the Southeast 
Asian region, determined from the GPS data in  nearly  

 

5 years (4/2005-12/2009) at 3 sites in Vietnam (Hanoi, 
Hue and Ho Chi Minh city) plus more than 20 ones 
in Southeast Asia and other regions using GAMIT 
software. The horizontal velocity vectors in ITRF2005 
at the considered Southeast Asian stations show 
that they drive to the south-eastward, but the KUNM, 
Hanoi and Hue (with velocity of about 32-35mm/yr) 
move faster than the Ho Chi Minh city, NTUS and 
BAKO (with the velocity of 22-26mm/yr) ; meanwhile 
the PIMO drives to the northwest with the velocity of 
30 mm/yr. The fact that relative velocity vectors with 
respect to the Eurasian plate decrease from 9.7 mm/yr 
at Hanoi, 6.9 mm/yr at Hue to 4.0 mm/yr at Ho Chi 
Minh city, as well as the increase of the motion azi-
muths from 139°8 at Hanoi to 226°3 at HCM city 
show that the Indochina block rotates clockwise ; 
however, its northern part moves faster than the 
southern one. The increase of the azimuths of the 
relative velocities with respect to the Sundaland 
block from 201°6 at Hanoi, 221°3 at Hue to 254°4 
at Ho Chi Minh City also implicates the clockwise 
rotation of the Indochina block. Significant differences 
of the relative velocities with respect to Sundaland 
at the stations in this block (1.4 mm/yr at BAKO, 
~12 mm/yr at NTUS and HCM city, and 7.8 mm/yr at 
Hue) implicate that the Sundaland also undergoes a 
significant internal deformation.  
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